Một số nhận xét

về diễn biến thị trường ngoại hối năm 2004 – dự báo năm 2005

Vũ Thị Ngọc Dung - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Năm 2004 đã kết thúc, nhìn nhận và đánh giá khái quát lại ở góc độ ngoại hối ở nước ta trong năm qua có thể thấy thị trường ngoại hối  và thị trường dầu mỏ trên thế giới biến động mạnh và diễn biến phức tạp. Tình hình đó có tác động mạnh mẽ đến thị trường ngoại hối và giá bán lẻ xăng dầu ở nước ta. Có thể tổng hợp lại một số vấn đề nổi bật đáng chú ý sau đây:

Một là, thị trường  ngoại hối quốc tế và thị trường ngoại hối trong nước diễn biến phức tạp.

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ và chủ động vào thị trường thế giới. Lãi suất ngoại tệ được tự do hoá từ tháng 6-2001, các giao dịch kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại (NHTM) được tiến hành tức thời, trực tiếp với cộng đồng tài chính - tiền tệ quốc tế,… Do đó, thị trường ngoại hối trong nước chịu sự tác động trực tiếp và mạnh mẽ diễn biến phức tạp trên thị trường ngoại hối quốc tế, đó là đồng đô la Mỹ - USD liên tục mất giá mạnh so với Euro, Yên Nhật và một số loại ngoại tệ chủ đạo khác. Giá vàng liên tục tăng cao và diễn biến bất thường. Cho đến trung tuần tháng 12-2004, thời điểm mất giá lớn nhất của USD là ngày 9-12-2004, 1 Euro đổi được tới 1,3437 USD, có thời điểm đạt gần 1,4 USD, mức mất giá kỷ lục từ trước tới nay. Hay nói cách khác, từ 4 năm qua kể từ khi đồng Euro chính thức lưu hành đến nay, đồng đô  la Mỹ đã mất giá tới trên 50% so với Euro. Tương tự, 1 đô la Mỹ chỉ đổi được 102,18 Yên Nhật (JPY), cũng ở mức thấp nhất trong 4 năm qua. Tại thời điểm cuối năm 2004, 1 USD cũng chỉ còn đổi được 1,192 đô la Canada; 0,5151 bảng Anh; 1,2794 đô la úc; 1,1325 France Thụy Sỹ,… Diễn biến đó tác động mạnh đến các luồng chu chuyển tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, tác động tới sự chu chuyển giữa Đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ mạnh qua kênh ngân hàng ở thị trường ngoại hối và thị trường tiền tệ trong nước. Tính từ thời điểm đầu tháng 1-2004 đến giữa tháng 12-2004, Đồng Việt Nam đã mất giá gần 0,8% so với USD; 5,51% so với JPY; 10,69% so với GBP và 8,98% so với Euro…

Đồng Euro, đồng Yên Nhật và Đồng bảng Anh lên giá mạnh so với USD và lên giá mạnh hơn nữa so với Đồng Việt Nam, các doanh nghiệp, người dân có nguồn thu và để cất trữ bằng các đồng tiền đó thì có lợi; ngược lại vay nợ và thanh toán, nhập khẩu bằng các đồng tiền đó thì bị thiệt. Một số dự án nhập khẩu thiết bị máy móc trong các lĩnh vực xi măng, khí điện đạm, đóng tàu, hoá chất, cảng biển,… bằng đồng Euro, Yên Nhật đã bị ảnh hưởng lớn của sự tăng giá các đồng tiền này. Tuy nhiên nhìn chung tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp thanh toán bằng các đồng tiền đó có tỷ trọng nhỏ so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do đó mức độ ảnh hưởng của sự biến động trên không lớn. Trong khi đó tỷ giá VND/USD biến động cũng không lớn, mức biến động thấp nhất trong nhiều năm, nên ảnh hưởng tới xuất nhập khẩu cũng không nhiều. Đối với người dân có nguồn thu kiều hối bằng Euro do loại ngoại tệ mạnh này liên tục lên giá, nhiều ngân hàng nhận gửi tiết kiệm bằng Euro và lãi suất cũng tương đương lãi suất USD, nên nhiều người gửi ngân hàng bằng đồng tiền này, do đó tính ra VND được lợi lớn. Từ đầu năm đến nay, do Euro biến động mạnh, nên nhiều người Việt Nam được nhận kiều hối bằng Euro, tiền của con em đang làm ăn ở châu Âu gửi về bằng Euro, nếu không có nhu cầu chuyển đổi sang Đồng Việt Nam để trả nợ hay làm nhà, mua bất động sản thì thường cất trữ bằng đồng tiền này. Trong năm 2004 nhiều ngân hàng thương mại trong nước cũng mở ra dịch vụ tiết kiệm bằng đồng Euro, nên nhiều người đã gửi tiết kiệm bằng Euro. Nhiều người khác thì bán Euro cho ngân hàng thương mại lấy Đồng Việt Nam. Chỉ riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, trong các tháng 9, 10 và 11-2004, giai đoạn Euro lên giá mạnh, bình quân mỗi tháng những người nhận kiều hối bán khoảng 20 triệu - 22 triệu Euro cho các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó do những biến động về giá vàng, chỉ số tăng giá, tâm lý lo ngại lạm phát và sự tăng giá của các loại ngoại tệ khác, nên người dân có xu hướng giữ USD, nhiều người gửi vào ngân hàng. 

Sự biến động của tỷ giá, sự lên giá của một số ngoại tệ mạnh tác động lớn đến sự lựa chọn cất trữ và đầu tư tiền tệ của người dân, mà biểu hiện tập trung nhất là thay đổi cơ cấu tiền tệ trong nguồn tiền gửi tại các NHTM. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ước tính đến hết năm 2004, tổng số dư tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 48.800 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cuối năm 2003, tăng cao hơn so với mức tăng của tiền gửi nội tệ ước tính chỉ đạt mức 27%. Tại Hà Nội, cũng ước tính đến cuối tháng 10-2004, tổng số dư tiền gửi ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại đạt 61.800 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cuối năm 2003 và tăng cao so với mức 11,2% của tiền gửi nội tệ. Điều đó cho thấy, đông đảo người dân đã chủ động lựa chọn hình thức đầu tư và cất trữ tài sản vừa bảo đảm có lợi và an toàn khi lựa chọn gửi ngân hàng. Bên cạnh đó hệ thống ngân hàng huy động được số vốn ngoại tệ quan trọng để đầu tư cho phát triển nền kinh tế.

Phù hợp với diễn biến của thị trường ngoại hối, cơ chế điều hành tỷ giá có những bước đổi mới quan trọng. Tỷ lệ kết hối của các doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ tại NHTM vẫn được giữ nguyên là 0%. Quy định biên độ giao dịch tỷ giá của NHTM với khách hàng vẫn được giữ ổn định như năm 2003. Tuy nhiên tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền gửi ngoại tệ của NHTM tại Ngân hàng Nhà nước thì từ tháng 7-2004 được tăng lên gấp 2 lần so với trước đó, với mục tiêu là nhằm hạn chế tình trạng đôla hoá tài sản nợ, tức là trong cơ cấu nguồn vốn huy động của NHTM.

Kể từ ngày 8-12-2004, với Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về điều chỉnh giao dịch hối đoái của tổ chức tín dụng đối với khách hàng có hiệu lực thi hành, thay thế quy định tương tự trước đó được ban hành từ năm 1998, đã có những đổi mới quan trọng về lĩnh vực này. Thứ nhất là mở rộng quyền giao dịch ngoại tệ. Thứ hai, quy định mới thông thoáng hơn. Quy định mới không quy định quá chi tiết chặt chẽ và áp đặt các nội dung kỹ thuật về giao dịch, điều khoản hợp đồng, phí giao dịch, đặt cọc, xử lý vi phạm,… như trước đây. Thứ ba, thông qua quy định chính thức quyền lựa chọn tiền tệ, quy chế mới nới lỏng những quy định về kiểm soát, đồng thời cung cấp thêm cho thị trường hối đoái một công cụ phòng ngừa rủi ro  về lãi suất, về tỷ giá cho doanh nghiệp và các thành viên thị trường ngoại hối. Những quy định đó sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thị trường ngoại hối Việt Nam phát triển lên một bước mới, phù hợp với thông lệ quốc tế về giao dịch hối đoái, thị trường vận động linh hoạt hơn, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thu hút khách du lịch quốc tế, thu hút kiều hối vào Việt Nam.

Giá vàng trên thị trường thế giới tăng kỷ lục làm cho giá vàng trong nước cũng tăng cao. Giá vàng trong nước tăng cao kỷ lục, đến cuối đầu tháng 12-2004, giá bán lẻ vàng thị trường trong nước lên tới mức đỉnh điểm. Giá vàng SJC bán ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 873.000 đồng – 876.000 đồng/chỉ, tính ra đã tăng trên 10% so với đầu năm 2004. Sau đó, trong nửa cuối tháng 12-2004, do giá vàng thế giới giảm nhẹ, nên giá vàng trong nước cũng giảm, nhưng không nhiều. Nhìn chung trong năm 2004, do giá vàng tăng cao, nên các giao dịch về vàng trầm lắng. Các giao dịch về vàng hầu như chỉ phục vụ ngày cưới đối với mặt hàng vàng nữ trang. Nhiều giao dịch bất động sản trước đây thường được tính bằng vàng, nay chuyển sang tính bằng Đồng Việt Nam. Tuy nhiên phương thức tính toán và giao dịch nhà đất bằng vàng vẫn diễn ra phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam. Do giá vàng tăng cao, nên giao dịch bất động sản ở những thời điểm giá vàng tăng cao tại các khu vực đó có xu hướng đóng băng. Trong khi đó nhiều người dân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang gửi tiết kiệm bằng vàng, với lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm bằng USD. Tính đến nay, tổng số dư gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh quy đổi đã lên tới 3.274 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước; trong khi đó số dư  cho vay vốn bằng vàng quy đổi chỉ đạt 1.822 tỷ đồng. Nhiều người do lo sợ rủi ro bởi vàng lên giá , nên không dám vay vốn bằng vàng như trước đây nữa. (Xem bảng 1)

Bảng số 1: Biến động tỷ giá và giá vàng trong 2 năm 2003 - 2004

	Tỷ giá
	3-1-2003
	12-1-2004
	9-12-2004
(thời điểm tăng cao nhất)
	% tăng 9-12 so với 12-1-2004

	Bán Vietcombank
	
	
	
	

	VND/USD
	15.406
	15.660
	15.779
	100,76%

	VND/EURO
	16.238
	19.554
	21.309
	108,98

	VND/JPY
	130,55
	146,75
	154,83
	105,51

	VND/GBP
	24.925
	27.883
	30.863
	110.69

	Bán TT tự do
	
	
	
	

	VND/USD
	15.415
	15.750
	15.805
	100,35

	VND/chØ vàng SJC
	644.000
	788.000
	872.000
	110,66

	USD/ounce
	349,5
	413,5
	451,2
	109,12


                                                     Nguồn: VCB và tổng hợp của tác giả

Hai là, biến động giá dầu trên thị trường thế giới tác động mạnh đến thị trường trong nước và đến vấn đề tiền tệ ở Việt Nam.

Liên quan chặt chẽ với thị trường ngoại hối là biến động giá dầu trên thị trường thế giới, cũng như trong nước năm 2004. Giá dầu thô trên thị trường thế giới 11 tháng đầu năm 2004 liên tục tăng cao lên tới mức cao nhất trong 21 năm qua. Do đó giá bán lẻ xăng dầu thị trường trong nước đã 4 lần phải điều chỉnh tăng: 2 lần trong tháng 2-2004, lần thứ 3 thực hiện vào trung tuần tháng 6-2004 và lần thứ 4 là thực hiện từ 1-11-2004. Tại lần thứ 4, Chính phủ chỉ cho phép điều chỉnh giá bán lẻ đối với 3 loại xăng, tăng thêm 500 đồng/lít, còn vẫn giữ nguyên giá bán lẻ các loại dầu. Bởi vì theo tính toán nếu giá dầu thô giao dịch trên thị trường New York vượt ngưỡng 50 USD/thùng thì các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu của nước ta sẽ bị thua lỗ. Giá dầu thô trên thị trường New York vượt ngưỡng 50 USD/thùng kể từ ngày 27-9-2004, nhưng tiếp tục tăng giá kéo dài và đạt đỉnh cao với mức gần 56 USD/thùng. Do đó từ ngày 1-11-2004 khi Chính phủ nước ta cho phép tăng giá bán lẻ 3 loại xăng thì giá dầu thô tại New York ở mức trên 52 USD/thùng. Nhưng từ đầu tháng 12-2004  giá dầu thô giảm xuống dưới 50 USD/thùng và dao động quanh mức trên 40 USD/thùng. Về mặt lý thuyết với mức giá đó các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có mức lãi lớn, nhưng hầu hết lượng xăng dầu đang bán ra hiện nay khi nhập khẩu với giá dầu thô ở New York đang ở mức giá  trên 50 USD/thùng. Nếu giá dầu thô tiếp tục đứng ở mức hiện nay hoặc giảm xuống, thậm chí có tăng nhưng chỉ ở mức dưới 50 USD/thùng và xoay quanh mức 40 USD/thùng, Chính phủ không cho phép giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước bởi vậy các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu có mức lãi lớn. 

Việt Nam được coi là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, bởi vì kim ngạch xuất khẩu dầu thô lớn hơn kim ngạch nhập khẩu dầu đã qua chế biến. Giá dầu trên thị trường thế giới giảm mạnh, phần nhập khẩu xăng dầu đã qua chế biến của Việt Nam được lợi, song lại thua thiệt trong giá xuất khẩu dầu thô. Trong khi đó Việt Nam là nước có kim ngạch xuất khẩu dầu thô lớn gấp khoảng gần 1,7 lần kim ngạch nhập khẩu xăng dầu. Trong 11 tháng đầu năm 2004, kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Việt Nam đạt trên 5,262 tỷ USD, tăng 52,3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó kim ngạch nhập khẩu xăng dầu chỉ là hơn 3,204 tỷ USD, tăng 46,5% so với 11 tháng đầu năm 2003. Giá xuất khẩu dầu thô tăng liên tục trong gần 11 tháng đầu năm 2004 được đánh giá là nhân tố tích cực góp phần vào tăng trưởng GDP của nước ta trong năm 2004. Không những thế, giá xuất khẩu dầu thô tăng cao, nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu dầu thô tăng mạnh, cung cầu ngoại tệ diễn biến tích cực, tác động đến tỷ giá, làm cho tỷ giá VND/USD tương đối ổn định. Nhưng từ tháng 12-2004  giá xuất khẩu dầu thô đang giảm mạnh. Như vậy giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam. Nếu mức giá này tiếp tục giảm trong năm tới, hay đứng ở mức hiện nay, thì ảnh hưởng lớn đến cân đối ngân sách Nhà nước của năm 2005 khi xây dựng kế hoạch thu và được Quốc hội thông qua trong kỳ họp mới đây khi mức giá xuất khẩu dầu thô trên thị trường thế giới bình quân cao hơn nhiều so mức giá hiện nay. Đồng thời ảnh hưởng đến nguồn thu ngoại tệ, cung cầu ngoại tệ trong nước.

Ba là, thị trường ngoại tệ ở Việt Nam chịu tác động lớn của việc FED 5 lần điều chỉnh tăng lãi suất chủ đạo đồng đô la Mỹ.

Trong năm 2004, chỉ tính từ tháng 6 đến tháng 12-2004, Cục dự trữ liên bang Mỹ - FED đã 5 lần tăng lãi suất chủ đạo đồng USD từ mức 1,0%/năm, lần lượt lên 1,25%,... tới 2,25%/năm. Theo đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng Singapore và thị trường liên ngân hàng London cũng biến động theo. Tính tất yếu là lãi suất tiền gửi USD và lãi suất cho vay USD trong nước cũng tăng lên.

(Xem bảng 2)

            Bảng số 2: Diễn biến các đợt điều chỉnh lãi suất của FED
                   và thị trường tiền tệ quốc tế các năm 2001-2004

	Thời điểm
	Mức điều chỉnh lãi suất của FED
	Lãi suất SIBOR
	Lãi suất LIBOR USD/Năm
	Lãi suất cơ bản NHNN VND/tháng

	12/12/2001
	1,75%
	1,761
	1,764
	0,600

	6/11/2002
	1,25%
	1,284
	1,285
	0,620

	26/6/2003
	1,00%
	1,130
	1,119
	0,625

	1/7/2004
	1,25%
	1,384
	1.389
	0.625

	11/8/2004
	1,50%
	1.787
	1,783
	0,625

	21/9/2004
	1,75%
	1.822
	1821
	0,625

	12/11/2004
	2,0%
	2,121
	2,128
	0,625

	14/12/2004
	2,25%
	2,410
	2,407
	0,625


                                                      Nguồn: VCB và tổng hợp của tác giả

Tuy nhiên do lãi suất vay vốn USD vẫn thấp, chỉ bằng 1/2 - 1/3 lãi suất vay vốn VND, trong điều kiện tỷ giá biến động thấp, nên nhu cầu vay vốn USD tăng nhanh hơn nhu cầu vay vốn VND, làm cho tỷ trọng dư nợ cho vay bằng USD trong tổng dư nợ cho vay của các NHTM tăng lên cao, tập trung là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, do lo ngại bởi chỉ số giá hàng tiêu dùng tăng cao, tâm lý lạm phát, nên đông đảo người dân vẫn gửi tiết kiệm USD vào ngân hàng, làm cho tỷ trọng USD trong tổng nguồn vốn huy động của các NHTM mặc dù có giảm nhẹ, nhưng vẫn ở mức khá.

Dự báo, trong năm 2005, thị trường ngoại hối và thị trường hàng hoá thế giới sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, và có thể có những tác động nhất định đến nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và đô la Mỹ tiếp tục ổn định, mức biến động không nhiều, dự báo chỉ tương ứng như mức của năm 2004. Bởi vì nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu dầu thô, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ kiều hối và thu nhập của người Việt Nam đi xuất khẩu lao động chuyển về, từ thu hút khách du lịch quốc tế.

